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Mở đầu 

1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của luận án  
Hiện nay, hệ thống truyền tín hiệu đang được ứng dụng rộng rãi nhằm 

mục đích phục vụ cuộc sống của con người. Các công nghệ cao về mạch điện 

tử ngày càng được áp dụng nhiều trong kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng các phần tử tổ hợp, các khối chức năng � 

đòi hỏi sự nghiên cứu các thuật toán và phương pháp thích hợp để phân 

tích, đánh giá và tổng hợp chúng. Các phương pháp phân tích và tổng hợp 

mạch kinh điển được xây dựng khi các mạch điện (các khối chức năng của 

hệ thống truyền tín hiệu) được xây dựng từ các phần tử đơn lẻ (các 

transistor, đèn điện tử, các phần tử R,L,C) và các thuật toán phân tích, tổng 

hợp mạch đều dựa trên mô hình vật lý tương đương. Với các phần tử tổ hợp 

cao, việc xây dựng sơ đồ vật lý tương đương là rất phức tạp, độ chính xác 

kém và nhiều khi không thực hiện được. 

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp ngiên cứu 

Với đối tượng nghiên cứu là phân tích và tổng hợp hệ thống truyền 

tín hiệu, luận án tập trung nghiên cứu đề xuất phương pháp cấu trúc để 

phân tích và tổng hợp hệ thống truyền tín hiệu với ý tưởng biểu diễn hệ 

thống truyền tín hiệu theo các khối chức năng được đặc trưng bởi các tham 

số riêng (dựa trên mô hình và lý thuyết M4C). Phương pháp cấu trúc 

không quan tâm đến phần tử mạch hoặc sự tích hợp bên trong của các khối 

chức năng mà chỉ quan tâm đến đầu vào và đầu ra (giống như cấu trúc hộp 

đen) của các khối chức năng và cách ghép nối chúng trong hệ thống. 

3. ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

 Ứng dông một phương pháp mới để phân tích và tổng hợp hệ thống 

truyền tín hiệu là phương pháp cấu trúc, các khối chức năng được 

biểu diễn đặc trưng bởi M2C và M4C.  
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 Đưa ra phương pháp xác định các phần tử ma trận truyền đạt [A] của 

các mạch phối hợp không tổn hao theo tổng trở phụ tải và tổng trở 

vào cho trước. Đồng thời đưa ra phương pháp tổng hợp các mạch phối 

hợp theo ma trận truyền đạt [A] đã biết cũng như tối ưu hoá đặc tính 

phối hợp của hệ thống trong dải tần Δf lân cận tần số trung tâm của 

tín hiệu. 

4. Cấu trúc của luận án 

Luận án gồm : Mở đầu, bốn chương thuyết minh, kết luận, kiến nghị, 3 

công trình do tác giả công bố có liên quan tới luận án và 63 tài liệu tham 

khảo. 

5. Các đóng góp mới của luận án 

 Luận án trình bầy phương pháp xác định đặc tính kỹ thuật của các M4C 

thành phần trong hệ thống truyền tín hiệu. Phân tích bộ khuếch đại 

transitor trong dải sóng siêu cao tần trên mô hình M2C và M4C; Đưa ra 

cách xác định hệ số truyền đạt và điều kiện làm việc ổn định của mạch 

khuếch đại bán dẫn làm việc ở dải sóng siêu cao tần thông qua ma trận tán 

xạ S. Nội dung được phản ánh trong bài báo “Ma trận tán xạ S của mạch 

khuếch đại Transistor ”, tạp chí KHKT Học viện KTQS, Số 108, trang 74-

79 và bài báo “Không gian năng lượng sóng trạng thái tín hiệu của mạch 

tuyến tính và ứng dụng để phân tích và tổng hợp hệ thống truyền và xử lý 

tín hiệu”, tạp chí KHKT Học viện KTQS, Số 113, trang 119-124.  

Luận án cũng đưa ra phân tích kết cấu tương đương của M4C, tổng 

hợp các mạch phối hợp không tổn hao và phương pháp xác định ma trận 

truyền đạt [A] của các mạch phối hợp, xác định các tham số vật lý của các 

mạch phối hợp, thực hành tính toán các tham số thực của hệ thống để khẳng 

định tính đúng đắng của phương pháp. Nội dung được phản ánh trong bài 
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báo “Tổng hợp các mạch không tổn hao”, tạp chí KHKT Học viện KTQS, 

Số 114, trang 88-95.    

Chương 1: TỔNG QUAN Về Hệ THỐNG TRUYỀN TÍN HIỆU 

1.1. Vai trò và nhiệm vụ của hệ thống truyền tín hiệu 

Hệ thống truyền tín hiệu đóng một vai trò quan trọng, là nhân tố chủ 

yếu góp phần thúc đẩy việc ứng dụng những thành tựu và tiến bộ về khoa 

học công nghệ phục vụ đời sống và xã hội loài người, là đối tượng 

nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ 

thông tin và nhiều lĩnh vực khác. 

Hình 1.1 chỉ ra sơ đồ khối tổng quát của một hệ thống truyền tín hiệu.  

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ khối của hệ thống truyền tín hiệu  

1.2. Phân tích và tổng hợp mạch tuyến tính 

Trong thực tế, việc phân tích và tổng hợp các mạch điện đều được thực 

hiện trên mô hình lý tưởng là sơ đồ mạch. Các hệ thống thường được biểu 

diễn thông qua mô hình thay thế.  

1.3. Các phương pháp kinh điển để phân tích và tổng hợp hệ thống. 

Với phương pháp phân tích kinh điển còn mặt hạn chế là chưa có tính 

tổng quát, chất lượng của các thuật toán chỉ được xét trong một số tình 

trạng mạng xác định mà chưa quan tâm đến việc thích ứng tham số nguồn 

với tình trạng mạng. Mục đính của Đề tài là đưa lên tính tổng quát đối với 

bất kỳ mạch điện nào và có thể áp dụng cho nhiều bài toán khác nhau. 

Tổng hợp hệ thống: Xây dựng các mạch cụ thể theo thuật toán, chỉ tiêu 

đã cho. Đối với phương tổng hợp kinh điển trước kia có nhiều mạch khác 

X(t) S(t) Xử lý 
tín hiệu 

Máy 
phát

Kênh 
truyền

Máy 
thu

Xử lý 
tín hiệu 

Thiết bị 
đầu cuối

S(t) X(t)
~ ~ 

n(t)

Biến đổi 
sơ cấp 
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nhau có thể thoả mãn cùng thuật toán, vấn đề tổng hợp hệ thống vẫn diễn 

ra với các phần tử một cách riêng lẻ, rời rạc. Phương pháp cấu trúc không 

quan tâm đến phần tử mạch hoặc sự tích hợp bên trong của các khối chức 

năng mà chỉ quan tâm đến đầu vào và đầu ra (giống như cấu trúc hộp đen) 

của các khối chức năng và cách ghép nối chúng trong hệ thống. 

1.4. Phương pháp cấu trúc áp dụng lý thuyết M4C để phân tích và 

tổng hợp hệ thống truyền tín hiệu . 

Để giải bài toán phối hợp ta mô tả hệ thống truyền tín hiệu bằng mô hình 

tổng quát (Hình 1.2), hệ thống gồm các M2C và M4C mắc liên thông với 

nhau: 

 

 

 

Hình 1.2. Mô hình tổng quát của hệ thống truyền tín hiệu 

Trong hình trên, các M2C là nguồn tín hiệu và phụ tải, còn các M4C 

là các khối chức năng trong hệ thống truyền tín hiệu (các bộ suy giảm, các 

bộ khuyếch đại, các bộ quay pha�), hoặc các mạch phối hợp. Các M4C 

được đặc trưng bởi các ma trận tham số riêng của nó. Ta có thể phân tích 

phân tích của hệ thống truyền tín hiệu cũng như tổng hợp hệ thống truyền 

tín hiệu theo một hoặc một số chỉ tiêu cho trước trên cơ sở lý thuyết M4C. 

1.5. Kết luận chương 1 

Bài toán phân tích và tổng hợp mạch điện là một trong những bài toán 

cơ bản khi phân tích và tổng hợp thiết bị điện tử nói riêng hay hệ thống 

truyền tín hiệu nói chung; chính vì thế, nó được nhiều tác giả xem xét, giải 

quyết và trở thành bài toán kinh điển. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp giải 

bài toán phân tích và tổng hợp mạch điện đều dựa trên mô hình vật lý tương 

đương (mô hình vật lý tương đương của phần tử và của mạch). Phân tích và 

tổng hợp mạch dựa trên mô hình vật lý tương đương có ưu điểm là biết rõ 

Zn 

( np& ) 
1 2 n 

Zt 

( tp& ) 
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quá trình vật lý xẩy ra trong từng phần hoặc trong một phần thậm chí trên 

mỗi phần tử của mạch. Ngày nay, với các tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ 

điện tử đã đưa vào sử dụng các linh kiện mới như bán dẫn trường làm việc ở 

chế độ tần số cao, công suất lớn; đặc biệt các phần tử tổ hợp cao và việc chế 

tạo các thiết bị theo hướng mô đun hoá thì việc phân tích mạch trên sơ đồ 

vật lý tương đương là rất phức tạp và trong nhiều trường hợp không thực 

hiện được. Trong nội dung chương 1, NCS  đưa ra việc thực hiện phân tích 

và tổng hợp mạch trên một mô hình mới là mô hình mạng nhiều cực, coi  

mạch điện là sự ghép nối của mạng nhiều cực  hay của các phần tử nhiều 

cực và việc phân tích được dựa trên cơ sở lý thuyết mạng nhiều cực mà cụ 

thể là M4C. Đây cũng có thể xem là một ý mới của luận án. 

Chương 2: ứng dụng MÔ HÌNH Và Lý THUYẾT M4C Để 

PHÂN TÍCH Hệ Thống truyền tín hiệu 

2.1. Sơ đồ cấu trúc của bộ khuếch đại Transistor trong dải siêu cao tần 

Mô hình bộ khuếch đại được mô tả như trên Hình 2-1. Các M2C đặc 

trưng cho nguồn tín hiệu vào phụ tải, còn M4C đặc trưng cho mô đun 

khuếch đại (bao gồm transistor và các phần tử xác định chế độ làm việc 

của transistor). 

 

 

2.1.1. Bộ khuếch đại có nguồn tín hiệu và tải hoà hợp 

Trong trường hợp xét ta có tổng trở trong các nguồn Zn bằng tổng trở 

phụ Zt và bằng trở kháng sóng ρ  của đoạn dây nối nguồn tín hiệu và tại với 

đầu vào và đầu ra của mô đun khuếch đại (Zn = Zt = ρ ).  

2.1.2. Bộ khuếch đại có nguồn và phụ tải bất kỳ  

 Trong dải sóng siêu cao tần, nguồn tín hiệu được mô tả dưới dạng 

một M2C với hệ số phản xạ phức np&  và một máy phát sóng tín hiệu phát về 

Nguồn 
tín hiệu 

Mô đun 
khuếch 

đại 

Phụ 
tải 
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phía phụ tải một sóng với biên độ hn, còn phụ tải được đặc trưng bởi hệ số 

phản xạ phức tp& . 

Mô đun khuếch đại trong chế độ khuếch đại tuyến tính (tín hiệu vào 

nhỏ) được mô tả bằng M4C với ma trận tán xạ [S]. 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 
 
 

Hình 2.6. Sơ đồ tương đương của bộ khuếch đại và graph định hướng với [ ]S  

2.2 Xác định các tham số cơ bản của bộ khuếch đại transistor trong 

dải sóng siêu cao tần 

Hệ số ổn định và hệ số khuếch đại công suất trong cả dải tần công tác là 

các tham số cơ bản của bộ khuếch đại transistor trong dải sóng siêu cao tần.  

2.2.1 Xác định hệ số phản xạ của bộ khuếch đại 

 
2

1
1

1 a o

bp
a

≠

=& ;
1

2
2

2 a o

bp
a

≠

=& ; 

 1 12 21 t
1 11

1 22 t

b S S pp S
a 1 S p

= = +
−

&
&

&
 (2.12) 

 2 12 21 n
2 22

2 11 n

b S S pp S
a 1 S p

= = +
−

&
&

&
 (2.13) 

 
[S] 

hn 
1 2 

Zn Zt 

1 2 
np&

1p& np&
tp&  

bn 

an 

a1 

b1 

a2 

b2 

at 

bt 

bn hn a1 b2 at 

an b1 a2 bt S12

S21

S11 S22 
tp&

1 

1 1 

1 

np&
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Bộ khuếch đại chỉ làm việc ổn định khi mô đun của hệ số khuếch đại 

trên đầu vào và trên đầu ra nhỏ thua 1: 

 1p 1< ; 2p 1<   (2.14) 

Từ các điều kiện cho phép xác định được hệ số phản xạ của nguồn và tải 

tương đương để bộ khuếch đại làm việc ổn định. 

2.2.2. Xác định hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

pK α  là hệ số truyền công suất từ nguồn tín hiệu tới đầu vào khuếch đại. 

 
( )( )2 2 * *

n 1 n n 1 1
p 2 2*

n t n 1

1 p 1 p Z Z Z Z
K

1 p p Z Z
α

− − + +
= =

− +

& &

& &
 (2.23) 

Để xét quan hệ năng lượng trên đầu ra mô đun khuếch đại, ta thay thế 

bộ khuếch đại bằng sơ đồ tương đương Hình 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Sơ đồ tương đương bộ khuếch đại ( 2P ) 

Hình 2.7. Sơ đồ thay thế tương đương của bộ khuếch đại ( 1P ) 

in 1 

Zn 

1 

1p&

an 

bn 

a1 

b1 

Z1 

i1 

u1 

bn a1 

an b1 1 

1 hn 

np&
1p&

np&

h2 
2 

Z2 

2 

2p& tp&

a2 

b2 

at 

bt 

Zt u2 

b2 at 

a2 bt 1 

1 h2 
e2 

2p& tp&  
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 pK
β
, pβ&  - là hệ số truyền công suất hay hệ số không phối hợp trên đầu 

ra của mô đun khuếch đại tương ứng: 

 
( )( )22

2 t

p 2
2 t

1 p 1 p
K

1 p pβ

− −
=

−

& &

& &
 (2.33) 

 
* *

j2 t 2 t
*

2 t 2 t

p p Z Zp e
1 p p Z Z

β
β

− −
= =

− +
& &

& &
 (2.34) 

                ở đây pK  là hệ số khuếch đại công suất của bộ khuếch đại. 

 
2 2 2

0 21 t
p 2 2

n 11 2 t

(1 p ) | s | (1 | p |
K

(1 p s ) |1 p p |
− −

=
− −

& &

& & &
 (2.35) 

Hay      
( )2 2 2

n 21 t

p 2 2
n 1 22 t

(1 p ) | S | (1 | p |
K

(1 p p ) |1 S p |

− −
=

− −

& &

& & &
                           (2.36) 

2.2.3. Phối hợp bộ khuếch đại đảm bảo hệ số khuếch đại công suất 

đạt giá trị lớn nhất 

Từ lý thuyết của bài toán tổng hợp mạch điện tuyến tính trong dải 

sóng siêu cao tần, để thực hiện các mạch phối hợp trên đầu ra và đầu vào 

của mô đun khuếch đại cần biết hệ số phản xạ, hay tổng trở trên đầu vào 

của nó: 

 
0p p p pK K K K

α β
=   (2.38) 

ở đây pK
α   và  pK

β
 là hệ số truyền công suất của mạch vào và mạch ra. 

0pK = |S210|
2  là hệ số công suất của bộ khuếch đại transistor đơn hướng được phối hợp 

đồng thời theo đầu vào và đầu ra: 

  
2 2

n 11
p 2

n 11

(1 | p | )(1 | S |K
|1 p S |α

− −
=

−
&

&
 (2.39) 
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0

2
21

p 210 2 2
11 22

S
K S

(1 S )(1 S )
= =

− −
 (2.40) 

 
22

22 t
p 2

t 22

(1 S )(1 p )
K

|1 p S |β

− −
=

−

&

&
 (2.41) 

                              
22 2

11 22 s
2

12 21

1 S S
K

2 S S
− − + Δ

=                                                  (2.54) 

K được gọi là hệ số ổn định của mô đun khuếch đại. 

Nếu K >1 thì mô đun khuếch đại có thể phối hợp đồng thời theo đầu vào 

và đầu ra. Giá trị K =1 là điều kiện biên, còn khi K<1 transistor không thể 

phối hợp đồng thời theo đầu vào và đầu ra. 

2.3. Ma trận tán xạ của bộ khuếch đại S⎡ ⎤⎣ ⎦
%   

Để đưa ra ma trận tán xạ S⎡ ⎤⎣ ⎦
% của bộ khuếch đại, trong bộ khuếch đại ta 

thực hiện thay thế tương đương các M2C nguồn và tải với các hệ số phản xạ pn, 

pt dưới dạng kết nối M2C hoà hợp của hệ số phản xạ pno = 0, pto= 0 và M4C 

không tổn hao với ma trận tán xạ [ ]nS , [ ]tS   

 [ ]
2* j2 j

n n
n

2j
n n

p e e 1 p
S

e 1 p p

ϕ ϕ

ϕ

⎡ ⎤− −⎢ ⎥= ⎢ ⎥
−⎢ ⎥⎣ ⎦

& &

& &
 (2.56) 

 [ ]
2j

t t
t

2j x j2
t t

p e 1 p
S

e 1 p p e

ψ

ψ ψ

⎡ ⎤−⎢ ⎥= ⎢ ⎥
− −⎢ ⎥⎣ ⎦

& &
 (2.57) 

Trong trường hợp ta xét, ma trận tán xạ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ~

S  là ma trận tán xạ của M4C 

gồm 3 M4C thành phần với các ma trận tán xạ [ ] [ ] [ ]tn S,S,S  mắc liên thông. 
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Ma trận ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ~

S  hoàn toàn đặc trưng cho đặc tính của bộ khuếch đại khi 

tính đến ảnh hưởng của nguồn tín hiệu và phụ tải. 

 
( )( )

( )( )

22 22 2~ n t 2120
21p 2 2

10 n 11 t 22 12 21 n t

1 p 1 p Sb
K S

a 1 p S 1 p S S S p p

− −
= = =

− − −

& &

& & & &
 (2.68) 

2.4. Ma trận truyền sóng của bộ khuếch đại transistor 

Trong nhiều trường hợp khi phân tích đặc tính của bộ khuếch đại transistor 

trong dải sóng siêu cao tần sẽ đơn giản hơn khi sử dụng ma trận truyền sóng của 

bộ khuếch đại T⎡ ⎤⎣ ⎦
% .  

 

 

 

 

 

Hình 2.13. Grap định hướng của sơ đồ với ma trận truyền sóng T⎡ ⎤⎣ ⎦
%   

Khi đó ma trận truyền sóng T⎡ ⎤⎣ ⎦
%  của bộ khuếch đại bằng tích của ba 

ma trận truyền sóng thành phần: 

 [ ][ ][ ]
~ ~

~ 1211
n t ~ ~

21 22

T T
T T T T

T T

⎡ ⎤ = =⎢ ⎥⎣ ⎦
 (2.72) 

2.5. Kết luận chương 2 

Như đã chỉ ra ở chương 1, một cách tổng quát có thể xem hệ thống 

truyền tín hiệu là sự ghép nối liên thông giữa M4C và M2C (các M4C là 

các khối chức năng của hệ còn các M2C là nguồn tín hiệu và phụ tải); các 

M4C ghép liên thông với nhau lại được thay thế bằng tương đương bằng 1 

M4C. Trên cơ sở đó, nội dung chương 2 đã tập trung xác định các tham số 

làm việc của mạch chức năng điển hình, đó là mạch khuếch đại transistor ở 

dải dóng siêu cao tần trên cơ sở lý thuyết M4C. 

a10 

b10 

e-
-jϕ an (1-|pn|2)-1/2 

(1-|pn|2)-1/2 an 

pn(1-|pn|2)1/2 -pn(1-|pn|2)-1/2
T12 

T21 

T22 b1 bt a2 -1 

at a20 e-jϕ (1-|pt|2)-1/2

(1-|pt|2)-1/2

pt(1-|pt|2) pt(1-|pt|2)-1/2 

e-jϕ b20 

bn a1 T11 b2 
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- Xác định điều kiện làm việc ổn định của bộ khuếch đại theo các 

tham số của ma trận tán xạ [ ]S của  transistor. Điều kiện ổn định được xác 

định bởi biểu thức: 
22 2

11 22 s
2

12 21

1 S S
K

2 S S
− − + Δ

=                             (2.85) 

 Khi K >1 thì mô đun khuếch đại có thể phối hợp đồng thời theo 

đầu vào và đầu ra (đảm bảo hệ số khuếch đại công suất của bộ 

khuếch đại là lớn nhất ). 

 Khi K =1 là điều kiện biên ; còn khi K<1, để đảm bảo bộ khuếch 

đại làm việc ổn định thì khi đó không thể phối hợp mô đun 

khuếch đại theo điều kiện Kp = Kpmax   mà cần phải có các mạch 

phụ để mạch khuếch đại transistor làm việc ổn định. 

- Xác định hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại thông qua các phần 

tử của ma trận tán xạ của mô đun khuếch đại và tham số của nguồn tín hiệu 

và phụ tải: 

( )( )
( )( )

22 2
n t 21

p 2
n 11 t 22 12 21 n t

1 p 1 p S
K

1 p S 1 p S S S p p

− −
=

− − −

& &

& & & &                   (2.86) 

 - Nếu biến đổi mạch khuếch đại gồm nguồn tín hiệu, mạch vào, mô 

đun khuếch đại, mạch ra, phụ tải và M4C tương đương có nguồn và tải hoà 

hợp, M4C tương đương được đặc trưng bởi ma trận tán xạ S⎡ ⎤⎣ ⎦
%  hay ma trận 

truyền sóng T⎡ ⎤⎣ ⎦
% : 

~ ~
~ 11 12

~ ~

21 22

S S
S

S S

⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎣ ⎦

,                 
~ ~

~ 1211
~ ~

21 22

T T
T

T T

⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎣ ⎦

.    



12 

thì tính chất và tham số của mạch khuếch đại hoàn toàn được xác định bởi 

các phần tử của ma trận S⎡ ⎤⎣ ⎦
%  hay ma trận T⎡ ⎤⎣ ⎦

% . Ví dụ: 22

~

11

~

S,S  là các hệ số 

phản xạ trên đầu vào và đầu ra; khi mạch khuếch đại được phối hợp đồng 

thời theo đầu vào và đầu ra, lúc đó ma trận  tán xạ S⎡ ⎤⎣ ⎦
%  hay ma trận truyền 

sóng T⎡ ⎤⎣ ⎦
%  là các ma trận chéo, từ đó cho phép xác định  ma trận sóng của 

các mạch phối hợp khi tính toán thiết kế mạch.   

Chương 3: ứng dụng MÔ HÌNH Và Lý THUYẾT M4C để 

TỔNG HỢP hệ thống tryền tín hiệu 

Phương pháp cấu trúc phân tích và tổng hợp hệ thống truyền tín hiệu 

mô tả hệ thống truyền tín hiệu bằng mô hình tổng quát vẽ gồm các M2C và 

các M4C mắc liên thông với nhau. 

3.1. Phối hợp giữa các M2C  

3.1.1 Kết cấu tương đương của M2C nguồn và phụ tải: 

Có thể chỉ ra rằng M2C đã cho tương đương với việc nối nối M2C hoà 

hợp với hệ số phản xạ p 0=%  và M4C không tổn hao với ma trận tán xạ [ ]s ,  

Ta xác định được ma trận than số [ ]a  của M4C không tổn hao tương ứng: 

     [ ] 1 n 1 1
n

1 n 1 1n

pcos( ) jZ sin( )1A
jsin( ) Z cos( )R

θ + ϕ α − θ − ϕ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥− θ + ϕ α − θ − ϕρ ⎣ ⎦

&
 (3.6) 

 [ ] t 2 2 n 1 1
t

2 2t

Z cos( ) jZ sin( )1A
j sin( ) pcos( )pR

α − θ −ψ α − θ − ϕ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥ρ θ + ψ θ + ψ⎣ ⎦&

 (3.7) 

Trong đó: n
1

n

Xarctg
p R

θ =
+

; t
2

t

Xarctg
p R

θ =
+

 

3.1.2. Phối hợp giữa các M2C tuyến tính. 

Giả sử cần xác định ma trận tham số [ ]A  của M4C phối hợp để phối 

hợp giữa nguồn tín hiệu có tổng trở phức: 
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 1a
n n n nZ = z e = R + jX  với phụ tải 2a

t t t tZ = z e = R + jX  sao cho công suất 

tác dụng truyền từ nguồn tín hiệu đến phụ tải đạt giá trị cực đại t t maxP P=  

 

 

 

Hình 3.6. M4C phối hợp 

Thiết lập M2C nguồn và phụ tải dưới dạng nối các M2C hoà hợp có 

tổng trở phức n tZ Z= = ρ% %  và các M4C không tổn hao có các ma trận truyền 

đạt [ ]nA , [ ]tA . 

 

 

 
 Hình 3.7. M2C nguồn và phụ tải nối M4C không tổn hao 

Gọi [ ]a%  là ma trận truyền đạt của M4C được tạo thành từ ba M4C mắc 

liên thông với nhau, ta có : [ ] [ ]⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦
%

n ph tA = A A A  

n 1 2 1 n t 1 2 1 2
ph

1 2 t 2 1 2t

Z cos( ) jZ Z sin( )1A
jpsin( ) Z cos( )pR

θ + θ − α + ϕ α + α − θ − θ − ϕ⎡ ⎤
⎡ ⎤ = ⎢ ⎥⎣ ⎦ − θ + θ + ϕ α − θ − θ − ϕ⎣ ⎦&&

     (3.20) 

Trong các biểu thức trên, ϕ  là tham số pha tuỳ ý (0 2≤ ϕ ≤ π ).  

3.2. Phối hợp giữa M4C với M2C nguồn và phụ tải. 

Ta thiết lập M2C nguồn và phụ tải dưới dạng nối các M2C hoà hợp với 

các hệ số phản xạ n tP P 0= =% %  và các M4C không tổn hao với các ma trận 

truyền sóng [ ] [ ]n tt , t  có kết cấu tương ứng còn M4C dưới dạng ghép liên 

thông giữa ba M4C với các ma trận truyền sóng  [ ] [ ] [ ]1 0 2t , t , t . 

  

 

 

Hình 3.8. Phối hợp M4C với M2C nguồn và phụ tải. 

Zn Zt 
M4C 

phối hợp 
[Aph]

 

[tt] [tβ][t2][t0][t1][tα] [tn] pn=0 
~ pt=0 

~ 

 

[An] [Aph] [At] Zt=ρ 
~ 

Zn=ρ 
~ 
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Xác định được ma trận truyền sóng [ ]tα  và tβ⎡ ⎤⎣ ⎦  của các mạng phối hợp 

trên đầu vào và đầu ra của M4C [ ]t , đảm bảo phối hợp hoàn toàn M4C [ ]t  theo 

cả đầu vào và đầu ra: 

 [ ] [ ][ ] 1
1 nt t t

−

α ⎡ ⎤= ⎣ ⎦  (3.25) 

 [ ][ ] 1
1 2t t t

−

β⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦⎣ ⎦  (3.26) 

Thiết lập biểu thức của ma trận [ ]1t , [ ]nt ,[ ]tt ,[ ]2t   

Sau khi tính toán ta nhận được: 

 [ ]
j j j j

n n0 n n0
j j j j2 2

n n0 n n0n0 n

e p p e p e p e1t
p e p e e p p e(1 p )(1 p )

− ϕ ∗ ϕ φ − ϕ

α ∗ − ϕ ∗ ϕ ϕ ∗ − ϕ

⎡ ⎤− −
= ⎢ ⎥− −⎣ ⎦− −

& & & &

& & & && &
 (3.27) 

 
j j j j

t t0 t0 t
j j j j2 2

t0 t t t0t0 t

e p p e p e p e1t
p e p e e p p e(1 p )(1 p )

− ψ ∗ ψ ψ ∗ − ψ

β ∗ − ψ ψ ψ ∗ − ψ

⎡ ⎤− −
⎡ ⎤ = ⎢ ⎥⎣ ⎦ − −⎣ ⎦− −

& & &

& & & && &
 (3.28) 

Trong các biểu thức trên, các tham số pha ϕ , ψ  có thể chọn tuỳ ý 

0 , 2≤ ϕ ψ ≤ π .  

Ta xác định được ma trận tham số [ ]Aα  và Aβ⎡ ⎤⎣ ⎦  của M4C phối hợp 

tương ứng trên đầu vào và đầu ra của các M4C: 

[ ] 1

1
α

⎡ ⎤⎡ γ ϕ γ θ ϕ⎤ ⎡ α ϕ α ϕ θ⎣ ⎦ ⎣⎢ ⎥
⎡ γ ϕ γ θ ϕ⎤ ⎡ α ϕ α ϕ θ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

& &

& &

n 1 n 1

n 1 n 1

H cos( + ) + p cos( + + jH sin( - ) + p sin( - - )
A =

-j sin( + ) - p sin( + + H cos( - ) + p cos( - - )
 (3.31) 

]) )

)β

⎡ ⎤⎡⎡ ν − ψ ν θ ψ ⎤ ν ψ ν θ ψ⎣ ⎦ ⎣⎡ ⎤ = ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎡ ε ψ ε θ ψ ⎤ ⎡ ε ψ ε θ ψ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

& &

& &

t 2 t 2

1 t 2 1 t 2

Q cos( ) - p cos( - - jQ sin( - ) + p sin( - -
A

-jQ sin( + ) - p sin( + + Q cos( + ) + p cos( + + )
 (3.32) 

3.3. Phối hợp giữa các M4C 

 Giả sử cần phối hợp giữa M4C (n) với M4C (n-1) và M4C (n+1). 

Trong đó [tph1] là M4C phối hợp giữa đầu ra M4C (n-1) với đầu vào M4C 

(n), [tph2] là M4C phối hợp giữa đầu ra M4C (n) với đầu vào M4C (n+1). Ta 

có sơ đồ sau: 
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Hình 3.9. M4C phối hợp giữa M4C (n) với M4C (n-1) và M4C (n+1) 

Ta thiết lập các M4C [tn], [tn-1], [tn+1] dưới dạng các M4C mắc liên 

thông với nhau như sau: 

M4C [tn] gồm 3 M4C [t1n], [t0n], [t2n] mắc liên thông với nhau 

M4C [tn-1] gồm 3 M4C [t1(n-1)], [t0(n-1)], [t2(n-1)] mắc liên thông với 

nhauM4C [tn+1] gồm 3 M4C [t1(n+1)], [t0(n+1)], [t2(n+1)] mắc liên thông với 

nhau, M4C [tn] được phối hợp hoàn toàn theo đầu vào và đầu ra khi thỏa 

mãn điều kiện: 

    [ ]2(n 1) ph1 1n E−⎡ ⎤ ⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦t t t        (3.33) 

[ ]2n ph2 1(n 1) E+⎡ ⎤ ⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦t t t        (3.34) 

 3.4. Tổng hợp các mạch phối hợp không tổn hao 

Trên quan điểm lý thuyết M4C (M4C), các mạch phối hợp biến đổi 

tổng trở phụ tải Zt thành tổng trở đầu vào có giá trị Zv cho trước để đưa ra 

phương pháp xác định ma trận truyền đạt [A] của các mạch phối hợp theo 

các giá trị của tổng trở phụ tải Zt và tổng trở Zv0 cho trước.  

3.4.1. Xác định ma trận truyền đạt [A] của các mạch phối hợp 

Giả sử cần xác định ma trận truyền đạt [A] của mạch phối hợp để phối 

hợp giữa tổng trở phụ tải t t tZ = R + jX  với tổng trở trong của nguồn tín hiệu 

n n nZ = R + jX . 

  [ ]

( )j n t

n t n t

n t

A X - XAtg
+ B tg

R - R R - R
A =

Atg
jtg

R - R

⎡ ⎤⎡ ⎤ϕ
ϕ⎢ ⎥⎢ ⎥

⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥ϕ

ϕ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (3.46) 

 
[t(n-1)] 

 
[tph1] 

 
[tn] 

 
[tph2] 

 
[tn+1] 
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Thực hiện đặt a12 = tgϕ = m thì sau khi thực hiện các biểu thức tương tự 

như trên, ta sẽ nhận được ma trận truyền đạt [A] của mạch phối hợp đối xứng. 

 [ ] ( )

ϕ⎡ ⎤ϕ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ϕ ϕ
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

2 2

t n n t

n t
2 2 2 2

t n n t t n n t

Atg
jtg

R Z - R Z
A =

j R - R tg Atg

R Z - R Z R Z - R Z

 (3.48) 

Sử dụng ma trận truyền đạt (3.12) thuận tiện khi tổng hợp các mạch 

phối hợp Hình T; còn ma trận truyền đạt  - khi tổng hợp các mạch phối hợp 

Hình Π. 

Trong trường hợp mạch phối hợp là M4C bất kỳ (không đối xứng). Khi 

đó ma trận truyền đạt [A] của mạch phối hợp có kết cấu: 

[ ]

2 2
n n

n t n t

2
t t

n t

1 1X tg R tg jA tg B
R R R R

A
1jtg X tg R tg

R R

⎡ ⎤
− ϕ + − ϕ − ϕ −⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥ϕ ϕ + − ϕ
⎢ ⎥⎣ ⎦

       (3.58)  

Tương tự, sẽ xác định được kết cấu của ma trận truyền đạt của mạch 

phối hợp khi đặt A12 = tgϕ = m 

3.4.2. Xác định các tham số vật lý của các mạch phối hợp 

Khi chọn mạch phối hợp là M4C đối xứng Hình T, đối chiếu ma trận 

truyền đạt [A] của mạch phối hợp với ma trận truyền đạt [A] để xác định các 

tham số vật lý. 

3.5. Kết luận chương 3 

Kết quả chính đã thu được trong chương này là: 

- Bằng việc phân tích và đưa ra cấu trúc tương đương của các M2C và 

M4C đã xác định ma trận của các mạch phối hợp để phối hợp giữa nguồn 

tín hiệu với M4C, giữa M4C và M4C và giữa đầu ra M4C với phụ tải, đảm 

bảo hệ thống truyền tín hiệu làm việc ổn định với hệ số khuếch đại lớn nhất 

cho phép. So với phương pháp kinh điển, phương pháp cấu trúc trình bầy 
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trong luận án có ưu điểm là sự phối hợp được thực hiện đồng thời theo cả 

đầu vào và đầu ra, phối hợp các M4C có thể xác định các tham số riêng 

bằng thực nghiệm (đo đạc). 

- Trong ma trận tham số riêng của mạch phối hợp là tồn tại tham số 

pha ϕ  tuỳ ý (0 2≤ ϕ ≤ π ). Thay đổi tham số pha ϕ  sẽ thay đổi tính chất hoặc 

tham số vật lý của mạch phối hợp từ đó dẫn tới thay đổi đặc tính truyền đạt 

cũng như các tham số khác của hệ thống.  

- Đưa ra phương pháp tổng hợp các mạch theo ma trận tham số riêng 

đã biết. Phương pháp tổng hợp khá đơn giản, tuy nhiên phương pháp thổng 

hợp chỉ hạn chế với các mạch phối hợp 3 phần tử (mạch hình T và hình Π ); 

song điều này phù hợp thực tế vì trong dải siêu cao tần, các nhà thiết kế 

mong muốn các phần tử mạch phối hợp càng ít càng tốt. Mặt khác cũng chỉ 

ra rằng, để tối ưu đặc tính truyền đạt của hệ thống truyền tín hiệu thì các 

phần tử của mạch phối hợp n 3≥  . Hơn nữa phương pháp tổng hợp 3 phần 

tử đã trình bầy trong luận án; biết trước kết cấu của mạch thay đổi đặc tính 

truyền đạt chỉ cần thay đổi giá trị hoặc tính chất các phần tử, điều này dễ 

dàng thực hiện được trong thực tế. 

Chương 4 : MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN Phân tích và TỔNG 

HỢP Hệ Thống truyền tín hiệu . 

4.1. Không gian năng lượng sóng trạng thái tín hiệu của mạch điện 

tuyến tính. 

Trong M2C đã xem xét không gian năng lượng trạng thái tín hiệu của 

mạch điện tuyến tính, trong đó điện áp UK, dòng điện i trên các cực của 

M2C là tọa độ của các véc tơ trạng thái tín hiệu vr . Song ở dải sóng siêu 

cao tần, quá trình truyền tín hiệu là quá trình truyền sóng 
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4.1.1. Đặc tính metric và các toán tử tuyến tính trong không gian 

sóng trạng thái tín hiệu của mạch điện tuyến tính. 

 Trong không gian sóng trạng thái tín hiệu ma trận Gram-ma J có kết cấu: 

 ( ) ( )
( ) ( )

a a a b

b a b b

e ,e e ,e
J

e ,e e ,e
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

r r r r

r r r r  

Giả sử đặc tính của M4C được đặc trưng bởi ma trận truyền sóng 

chuẩn hoá t thiết lập mối liên hệ giữa sóng tới và sóng phản xạ trên đầu vào 

và đầu ra của M4C.  

      1 2C tC=  (4.10) 

ở đây  [ ]T1 1 1C a b=   ; [ ]T2 2 2C b a=   ... các véc tơ ma trận cột của sóng tới và 

sóng phản xạ trên đầu vào và đầu ra của M4C. 

 [ ] 11 12

21 22

t t
t

t t
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 . 

công suất tác dụng trên đầu vào P1 và trên đầu ra P2 của M4C được xác 

định bởi các biểu thức: 

  
( )

1 2 2
1

2 1 1

P C t jtC

P C tjt C

+ +

−+ +

=

=
                                                           (4.11) 

Trên quan điểm toán học, ma trận truyền sóng [ ]T  của M4C không tổn 

hao thực hiện phép biến đổi tọa độ của véc tơ trong không gian năng lượng 

trạng thái tín hiệu, không làm thay đổi độ dài véc tơ. 

4.1.2. Điều kiện cực đại của hệ số truyền công suất của M4C tuyến 

tính bất kỳ. 

Nếu trong không gian sóng năng lượng trạng thái tín hiệu, ta thực hiện 

các phép biến đổi mà không làm thay đổi độ dài véc tơ thì các giá trị riêng 

của ma trận đặc trưng là không thay đổi. 
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4.2. Mô phỏng tính toán tối ưu đặc tính truyền đạt của hệ thống 

truyền tín hiệu  

4.2.1. Mô hình bài toán 

Luận án trình bầy kết quả nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng lý thuyết 

M4C để giải bài toán tối ưu đặc tính truyền đạt của hệ thống truyền tín hiệu 

trong dải tần số fΔ . Các ví dụ tính bằng số trong phần này được so sánh với 

phương pháp giải tích để đánh giá độ tin cậy của thuật toán cũng như chương 

trình tính toán hệ số truyền đạt công suất đã được mô tả trong luận án.  

4.2.2. Thuật toán  

Tính toán theo các tham số và biểu diễn đặc tính theo đồ thị, từ đó 

phân tích đánh giá đặc tính năng lượng tối ưu: 

Xác định ma trận truyền đạt [A] của mạch phối hợp để phối hợp giữa 

tổng trở phụ tải Zt = Rt + JXt với tổng trở trong của nguồn tín hiệu Zn = Rn 

+ jXn .Ta sử dụng tổng hợp các mạch phối hợp Hình T   

Cho tham số phaϕ  biến thiên (0 2≤ ϕ ≤ π ) sẽ làm thay đổi đặc tính 

truyền đạt của hệ thống truyền tín hiệu trong dải tần Δf trong vùng tần số  

lân cận tần số trung tâm 0f của tín hiệu, sử dụng chương trình máy tính mô 

phỏng pK trong dải tần Δf.  

e n e t
p 2

11 n 12 21 n t 22 t

4R Z R ZK
A Z A A Z Z A Z

=
+ + +

                    (4.17) 

4.2.3. Chương trình bằng ngôn ngữ matlab  

 Chương trình được thực hiện ở phần phụ lục 
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4.2.4. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa Kp và tần số f 

Kết quả chạy chương trình mô phỏng, ta thu được đồ thị biểu diễn 

mối quan hệ giữa hệ số truyền công suất Kp và tần số f hoặcω  ( 2 fω= π ). 

 

f0 = 3*10^6; 

phido = 60; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

f0 = 3*10^7; 

phido = 30  
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Phổ tần khi phi thay đổi từ  00 – 3600 ,  f0=3*10^7; 

f0=3*10^8  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét đồ thị: Khi ϕ  thay đổi trong khoảng 00 360≤ ϕ ≤ thì đặc tính 

hàm truyền đạt pK  thay đổi nhưng tại tần số làn việc 0f  (ví dụ trong bài 
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toán cụ thể ta đã xét 7
0 z zf 30M 3.10 H= = ) thì pK 1=  tức là đã tối ưu đặc tính 

truyền đạt của hệ thống truyền tín hiệu trong dải tần số Δf. 

Tham số phaϕ  biến thiên (0 2≤ ϕ ≤ π ) sẽ làm thay đổi đặc tính truyền 

đạt của hệ thống truyền tín hiệu trong dải tần Δf trong vùng tần số lân cận 

tần số trung tâm 0f của tín hiệu. Đặc tính tần thay đổi thông qua việc chọn 

tham số phaϕ  và dựa vào đó có thể đưa ra giải pháp chống nhiễu cho hệ 

thống truyền tín hiệu trong dải tần số Δf. 

4.3. Kết luận chương 4 

Kết quả chính được trình bầy trong chương này là: 

NCS đã đưa ra ứng dụng thực tế của phương pháp cấu trúc trong hệ 

thống truyền tín hiệu là ứng dụng không gian năng lượng sóng trạng thái tín 

hiệu của mạch điện tuyến tính để phân tích và tổng hợp hệ thống truyền tín 

hiệu. Trên quan điểm toán học, ma trận truyền sóng [ ]t  của M4C không tổn 

hao thực hiện phép biến đổi tọa độ của véc tơ trong không gian năng lượng 

trạng thái tín hiệu không làm thay đổi độ dài véc tơ.  

NCS cũng trình bầy kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp cấu trúc 

để giải bài toán toán tối ưu đặc tính truyền đạt của hệ thống truyền tín hiệu 

trong dải tần số Δf. Tham số pha ϕ  biến thiên (0 2≤ ϕ ≤ π ) sẽ làm thay đổi 

đặc tính truyền đạt của hệ thống truyền tín hiệu trong dải tần Δf trong vùng 

tần số lân cận tần số trung tâm 0f của tín hiệu. Đặc tính tần thay đổi thông 

qua việc chọn tham số pha ϕ  và dựa vào đó có thể đưa ra giải pháp chống 

nhiễu cho hệ thống truyền tín hiệu trong dải tần số Δf. 

Qua một số thí dụ mô phỏng đã chứng minh rằng khi thay đổi tham 

số pha ϕ  có thể thay đổi dải thông của hệ thống. NCS đã viết chương trình 

tự động tính toán các mạch cần tổng hợp, đây cũng là điểm đạt được và là 

điểm mới của luận án. 
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KẾT LUẬN 

Từ các kết quả đã nhận được trong luận án, có thể rút ra các kết luận sau: 

1. Trên cơ sở coi mỗi mạch chức năng (các khối chức năng) trong 

hệ thống truyền tín hiệu là các M4C, còn hệ thống truyền tín hiệu là sự ghép 

nối liên thông giữa các M4C cho phép xác định được các tham số hay các 

đặc tính cơ bản của mạch và của hệ thống. Đưa ra cách xác định hệ số 

truyền đạt và điều kiện làm việc ổn định của mạch khuếch đại bán dẫn làm 

việc ở dải sóng siêu cao tần thông qua ma trận tán xạ S.    

2. Trên cơ sở coi dòng điện, điện áp (hay sóng tới, sóng phản xạ) 

trên các cặp cực của M4C như là các thành phần của các véc tơ trong 

không gian năng lượng trạng thái tín hiệu, cho phép ứng dụng lý thuyết 

không gian tuyến tính để giải bài toán phân tích và tổng hơp mạch; đưa bài 

toán phối hợp hệ thống truyền tín hiệu về bài toán tổng quát phối hợp giữa 

các M2C và M4C và phối hợp giữa các M4C, đồng thời đã đưa bài toán xác 

định điều kiện truyền tải công suất tác dụng cực đại về bài  toán xác định 

giá trị riêng của ma trận đặc trưng của hệ. Từ đây cho phép xác định điều 

kiện phối hợp đồng thời các M4C theo cả đầu vào và đầu ra cũng như xác 

định được ma trận tham số riêng của các mạch phối hợp. 

3. Đưa ra phương pháp tổng hợp các mạch phối hợp (xác định các 

tham số vật lý của mạch phối hợp) theo ma trận tham số riêng đã biết.  

Cũng cần nhấn mạnh rằng trong ma trận tham số riêng của mạch phối hợp 

tồn tại tham số pha ϕ  tuỳ ý (0 2≤ ϕ ≤ π), thay đổi giá trị của tham số pha ϕ  

sẽ làm thay đổi giá trị cũng như tính chất của các phần tử dẫn tới thay đổi 

đặc tính truyền đạt của hệ và cho phép tối ưu hoá đặc tính truyền đạt của hệ 

thống trong dải tần Δf lân cận tần số trung tâm của tín hiệu (không thay đổi 

kết cấu cũng như số phần tử của mạch). Việc xác định mạch phối hợp tối 
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ưu có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng nhờ sự trợ giúp của máy 

tính. 

4. Trong luận án đã viết chương trình tự động hoá quá trình giải bài 

toán phối hợp giữa các M2C và M4C cũng như xác định các mạch phối hợp 

tối ưu. Thực hành tính toán các tham số thực của hệ thống để khẳng định 

tính đúng đắng của phương pháp tính. Bằng thí dụ mô phỏng cho một số 

trường hợp cụ thể chứng minh cho tính đúng đắn của lý thuyết đã đưa ra 

rằng: Với kết cấu của mạch phối hợp không thay đổi nhưng thay đổi giá trị 

hoặc tính chất vật lý của các phần tử  mạch phối hợp bằng cách thay đổi 

tham số pha ϕ  có thể thay đổi tỉ số max

min

f

f

Δ
Δ

 đến vài chục lần ( fΔ  là độ rộng 

của dải phối hợp). 

 


